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Tóm tắt: Dựa vào số liệu của cuộc điều tra Gia đình Việt Nam
2006 và một số cuộc điều tra lớn trong khoảng thời gian 10 năm
gần đây, bài viết tập trung tìm hiểu cán cân quyền lực của vợ và
chồng trong việc quyết định các công việc gia đình và đánh giá
sự biến đổi của mối quan hệ này. Kết quả cho thấy ngưêi chồng
vẫn là ngưêi quyết định chính hoặc tham gia nhiều hơn vào việc
ra quyết định đối với hầu hết các công việc quan trọng của gia
đình. Sự tham gia của ngưêi vợ trong quá trình quyết định
những công việc lớn của gia đình ngày càng ®ưîc thể hiện rõ rệt
qua việc vợ chồng cùng bàn bạc và quyết định đối với một số công
việc. Kết quả phân tích từ mô hình hồi quy cho thấy cán cân
quyền lực giữa vợ và chồng trong gia đình có mối liên hệ chặt chẽ
với sự phân bổ nguồn lực kinh tế-xã hội giữa họ. Sự biến đổi từ
mô hình truyền thống là nam giới quyết định sang mô hình có
sự tham gia của cả hai vợ chồng diễn ra nhiều hơn ở thành thị,
ở nhóm dân cư có trình độ học vấn cao, ở những gia đình mà
ngưêi vợ có đóng góp quan trọng vào kinh tế hộ gia đình. Việc
đứng tên sở hữu cơ sở sản xuất kinh doanh cũng là một yếu tố
quan trọng làm tăng khả năng trở thành ngưêi quyết định. 

Từ khoá: Quyền quyết định trong gia đình; Quyền lực của vợ và
chồng.
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Khái niệm và cách lý giải về quyền lực của vợ chồng trong gia đình

Nghiên cứu về mối quan hệ vợ chồng trong gia đình liên quan đến
quyền quyết định đối với các công việc của gia đình ở Việt Nam là mối
quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu trong thời gian qua. Mối quan hệ
quyền lực của vợ và chồng trong các nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào
quyền lực hữu hình thể hiện trong quyền quyết định của vợ chồng trong
các hoạt động như sản xuất kinh doanh, chi tiêu, mua sắm các tài sản trong
gia đình, số con và việc học hành của con cái. Các nghiên cứu đều ®ưa ra
bằng chứng cho thấy tỷ lệ ngưêi chồng quyết định cao hơn so với ngưêi
vợ đối với hầu hết các công việc quan trọng trong gia đình, đặc biệt là các
công việc “đối ngoại”. Điều này ®ưîc lý giải bằng những khác biệt về độ
tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp, và thu nhập của ngưêi vợ và ngưêi
chồng. Song nhiều nghiên cứu không ®ưa ra ®ưîc những dữ liệu chứng
minh và thưêng suy đoán về sự tác động của những yếu tố này đến quyền
quyết định của vợ chồng. 

Quyền lực của vợ chồng trong gia đình ®ưîc định nghĩa là khả năng
ngưêi vî/chång gây ảnh hưëng đến hành vi/hµnh động của ngưêi kia và
®ưîc thể hiện bằng việc ®ưa ra các quyết định liên quan đến đời sống gia
đình. Quyền lực của vợ chồng trong gia đình ®ưîc thể hiện dưíi hai hình
thức là quyền lực hữu hình và quyền lực vô hình. Quyền lực hữu hình ®ưîc
thể hiện trong việc ®ưa ra các quyết định liên quan đến các hoạt động: làm
việc nhà, phân công lao động trong gia đình, tình dục, sinh con, nuôi con,
kinh tế gia đình và các giải pháp giải quyết những mối bất hoà trong gia
đình. Quyền lực vô hình là loại hình quyền lực chi phối về mặt tư tưëng
®ưîc thể hiện bằng việc tạo nên những suy nghĩ và mong ưíc nhằm hạn
chế và ngăn chặn những khác biệt về lợi ích có thể xảy ra. 

Các nghiên cứu bằng phư¬ng pháp nghiên cứu định lưîng về chủ đề
phân công lao động trong gia đình và cơ cấu quyền lực trong gia đình
thưêng sử dụng ba khung lý thuyết chính là thuyết phân bổ nguồn lực
tư¬ng đối (relative resource theory), lý thuyết về vai trò giới hoặc tư tưëng
giới (gender ideology/sex role theory), và thuyết văn hoá. Lý thuyết nguồn
lực cho rằng quyền ra quyết định của ngưêi vợ hoặc ngưêi chồng ®ưîc quy
định bởi lưîng nguồn lực mà họ đóng góp. Theo lý thuyết này, ngưêi
vî/chång có nhiều nguồn lực hơn sẽ có khuynh hưíng về giới trung hoà
hơn và do đó sẽ bình đẳng với vợ hơn trong việc quyết định các công việc
gia đình. Sự tham gia của ngưêi vợ và ngưêi chồng vào quá trình quyết
định các công việc của gia đình phản ánh cán cân quyền lực giữa họ. Các
nguồn lực thưêng ®ưîc đo bằng trình độ học vấn, thu nhập và uy tín hoặc
loại nghề nghiệp mà ngưêi đó đang làm. Như vậy, khi chóng ta biết ai
trong gia đình (vợ hoặc chồng) đóng góp nhiều nguồn lực hơn vào cuộc



sống gia đình, chúng ta sẽ biết ai là ngưêi ra quyết định. 

Tuy nhiên, trong thực tế, cách suy đoán này gây rất nhiều tranh luận.
Lý thuyết này rõ ràng ®� không tính đến những ảnh hưëng về văn hoá và
của các tư tưëng giới đến cán cân quyền lực của vợ chồng trong việc ra
quyết định bởi vì trong x� hội gia trưëng, phụ nữ không ®ưîc trao quyền
quyết định cho dù họ có thể đóng góp nguồn lực cho gia đình nhiều hơn
so với ngưêi chồng. Các nhà nghiên cứu vì thế ®� ®ưa các yếu tố văn hoá
và vai trò giới vào quá trình phân tích như là các nhân tố ảnh hưëng (dis-
count factors) với ngụ ý những rào cản của cá nhân và x� hội làm giảm
ảnh hưëng của việc nắm giữ nguồn lực của phụ nữ đối với quyền ®ưîc
tham gia ra quyết định của họ . Vai trò giới có ảnh hưëng rất lớn đến quyền
lực của vợ và chồng so với ảnh hưëng của các yếu tố nguồn lực cấu trúc.
Vì vậy, các nhà nghiên cứu cho rằng hệ tư tưëng giới phải ®ưîc xem là các
yếu tố văn hoá khi xem xét cán cân quyền lực của vợ chồng trong gia đình.
Trong phần dưíi đây, cán cân quyền lực giữa vợ và chồng ®ưîc xem xét
dựa trên việc ai là ngưêi ®ưa ra các quyết định trong gia đình: ngưêi vợ là
ngưêi quyết định, ngưêi chồng là ngưêi quyết định hay vợ chồng cùng bàn
bạc ra quyết định. 

Mục tiêu và phư¬ng pháp nghiên cứu

Để tìm hiểu cán cân quyền lực của vợ và chồng trong gia đình trong
việc quyết định các công việc của gia đình và đánh giá sự biến đối của mối
quan hệ quyền lực của vợ chồng trong việc ra quyết định, bài viết này sử
dụng số liệu của các cuộc điều tra lớn trong khoảng thời gian 10 năm gần
đây. Những phân tích trong bài viết dựa trên số liệu của cuộc Điều tra Gia
đình Việt Nam 2006 do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với
Tổng Cục Thống kê, Viện Gia đình và Giới thực hiện năm 2006 dưíi sự
tài trợ của tổ chức Unicef với sự tham gia của 9.300 hộ gia đình ở thành
thị và nông thôn đại diện cho 8 vùng địa lý trên cả nưíc. Trong số đó, có
6.524 ngưêi thuộc những hộ gia đình hiện có cả vợ và chồng, là chủ hộ
hoặc vợ chồng chủ hộ, đại diện cho 96,7% tổng số mẫu sẽ ®ưîc ®ưa vào
phân tích. Để đánh giá sự biến đổi mối quan hệ vợ chồng trong gia đình
Việt Nam gần đây, bài viết sẽ so sánh kết quả của cuộc điều tra Gia đình
Việt Nam 2006 với các cuộc điều tra ®ưîc tiến hành trưíc đó, bao gồm,
Số liệu nữ giới và nam giới ở Việt Nam thập kỷ 90 do Tổng cục Thống kê
thực hiện năm 2000; Điều tra cơ bản về gia đình Việt Nam và ngưêi phô
nữ trong gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá (khu vực miền
Bắc) năm 1998-2000 do Trung tâm Nghiên cứu khoa học về gia đình và
Phụ nữ thực hiện; Cuộc điều tra cơ bản về thực trạng bình đẳng giới ở Việt
Nam do Viện Khoa học X� hội Việt Nam thực hiện năm 2005. 
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Bài viết sử dụng hai kỹ thuật phân tích số liệu chính là mô tả và phân
tích hồi quy đa biến. Hệ biến số ®ưîc ®ưa vào phân tích bao gồm: độ tuổi
của vợ và chồng; trình độ học vấn của vợ và chồng; dân tộc của chủ hộ;
nghề nghiệp của vợ và chồng; ngưêi đóng góp nhiều nhất vào thu nhập của
gia đình (so sánh giữa vợ và chồng); khu vực sinh sống (thành thị và nông
thôn); ngưêi đứng tên sở hữu cơ sở sản xuất kinh doanh của hộ gia đình.
Trong quá trình phân tích, các lý thuyết về phân bổ nguồn lực tư¬ng đối,
lý thuyết về vai trò giới, thuyết văn hoá sẽ ®ưîc sử dụng để làm rõ sự tác
động của các yếu tố đến quyền lực của vợ và chồng trong việc quyết định
các công việc trong gia đình. 

Mối quan hệ quyền lực giữa vợ và chồng trong gia đình

Số liệu điều tra gia đình Việt Nam 2006 cho thấy, ngưêi chồng là ngưêi
quyết định chính trong hầu hết các công việc của gia đình trừ việc chi tiêu
cho sinh hoạt hàng ngày. Các công việc mà ngưêi chồng quyết định chủ
yếu là: sản xuất kinh doanh (55,9%), mua đồ đạc đắt tiền (44,2%), mua
bán xây sửa nhà/đất (53,3%), và vay vốn (51,2%). Tỷ lệ hai vợ chồng cùng
bàn bạc và quyết định chiếm tỷ lệ khá cao ở các công việc như sử dụng
vốn vay (49,4%), tổ chức cúng giỗ ngày Tết (44,1%) và các công việc hiếu
hỉ của gia đình (59,5%). 

Theo số liệu điều tra, có 55,9% ngưêi trả lời cho biết ngưêi chồng là
ngưêi quyết định việc thực hiện hay bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh
của hộ gia đình. Quyết định về hoạt động sản xuất kinh doanh là một
quyết định lớn, quan trọng trong gia đình. Việc ra quyết định đối với hoạt
động này có ảnh hưëng lớn và trực tiếp đến cuộc sống của mọi thành viên
trong gia đình. Vì vậy, có thể nói, kết quả này không phải là một điều ngạc
nhiên khi ngưêi chồng vốn ®ưîc coi là ngưêi trụ cột trong gia đình và có
trách nhiệm phải nuôi sống gia đình sẽ là ngưêi ®ưa ra quyết định đối với
công việc này. 

Ngưêi vợ tỏ ra là ngưêi có quyền lực lớn trong việc quyết định việc chi
tiêu hàng ngày của gia đình (chiếm 85,2%) trong khi họ tham gia quyết
định ít nhất trong lĩnh vực mua bán và xây sửa nhà hoặc đất (chỉ có 9,5%).
Tỷ lệ ngưêi chồng quyết định các khoản chi tiêu cho gia đình chỉ chiếm
một tỷ lệ rất nhỏ, khoảng 7,8%. Chỉ có 7% gia đình trong tổng số 6425 hộ
gia đình ®ưîc nghiên cứu trong bài viết này cho biết cả hai vợ chồng họ
cùng bàn bạc với nhau để quyết định việc chi tiêu hàng ngày (Bảng 1).
Việc tổ chức cúng giỗ hoặc làm cỗ cúng ngày Tết là công việc mà ngưêi
vợ cũng có tham gia vào quá trình ra quyết định. ở các công việc khác, tỷ
lệ ngưêi vợ tham gia ra quyết định chiếm tỷ lệ rất nhỏ. 

Nhìn lại vấn đề này trong thời gian trưíc đó, số liệu về nữ giới và nam

34 Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 19, số 4, tr. 31-43



giới ở Việt Nam thập kỷ 90 do Viện Khoa học Thống kê tổ chức thu thập,
chọn lọc và biên soạn, cho thấy tỷ lệ chủ hộ quyết định việc sản xuất kinh
doanh và mua sắm tài sản chiếm tỷ lệ cao nhất, trong đó tỷ lệ chủ hộ là
nam giới và là ngưêi quyết định chiếm tỷ lệ cao hơn so với nữ giới (Bảng
2). Số liệu này tìm hiểu ngưêi thực tế quyết định một số vấn đề chủ yếu
trong gia đình như quyết định sản xuất kinh doanh, mua sắm tài sản lớn,
việc làm cho con cái, học hành hưíng nghiệp cho con cái, quyết định việc
hôn nhân cho con. Những số liệu này thu thập từ 1500 hộ tại Hà Nội, Hải
Dư¬ng, và Hà Nam vào cuối năm 1999. Ngưêi vợ hoặc chồng của chủ hộ
là ngưêi quyết định chính hai công việc này của gia đình cũng chỉ bằng
hơn 1/2 tỷ lệ chủ hộ quyết định cho dù chủ hộ là nam hay nữ. Trưêng hợp
cả hai vợ chồng cùng quyết định chiếm tỷ lệ thấp nhất. Số liệu cũng cung
cấp thông tin về việc ngưêi ®ưîc cho là ngưêi quyết định tốt nhất các vấn
đề quan trọng trong gia đình. Đối với cả hai công việc ®ưîc coi là việc lớn
trong gia đình là sản xuất kinh doanh và mua sắm tài sản lớn, đa số ngưêi
trả lời (cả nam và nữ) đều cho rằng chủ hộ là ngưêi quyết định tốt nhất,
phư¬ng án thứ hai là vợ hoặc chồng của chủ hộ, tiếp theo là những thành
viên khác trong gia đình. Phư¬ng án cả hai vợ chồng cùng bàn bạc cũng
chỉ ®ưîc 22-23% ngưêi trả lời cho là cách thức ra quyết định tốt nhất. 

Số liệu của cuộc Điều tra cơ bản về gia đình Việt Nam và ngưêi phụ nữ
trong gia đình trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá tiến hành năm
2000 với 1497 hé gia đình ở khu vực miền Bắc cũng ®ưa ra kết quả tư¬ng
tự. Có 67,7% ngưêi trả lời cho biết ngưêi chồng là ngưêi quyết định chính
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Bảng 1. Quyền quyết định của vợ và chồng trong các công việc của gia đình (%)



các công việc sản xuất kinh doanh trong khi đó, chỉ có 29,5% ngưêi cho
biết ngưêi vợ quyết định các hoạt động này. Cuộc điều tra này không tìm
hiểu việc có bao nhiêu hộ gia đình có vợ và chồng cùng bàn bạc về việc
ra quyết định công việc này. Việc vợ chồng cùng quyết định hoặc ngưêi
chồng quyết định cũng là phư¬ng án lựa chọn của nhiều ngưêi trả lời trong
cuộc điều tra này khi ®ưîc hái ai là ngưêi quyết định việc mua sắm tài sản
và xây sửa nhà cửa. Kết quả phân tách số liệu cuộc điều tra Gia đình Việt
Nam 2006 và chỉ lấy số liệu của miền Bắc (2784 ngưêi) với 2 phư¬ng án
trả lời là ngưêi vợ hoặc ngưêi chồng là ngưêi quyết định chính trong sản
xuất kinh doanh của hộ cho thấy cứ 2 gia đình có ngưêi chồng quyết định
công việc này thì có 1 gia đình có ngưêi vợ ra quyết định. Rõ ràng, cả hai
cuộc điều tra đều cho thấy một kết quả là ngưêi chồng là ngưêi chiếm ưu
thế trong việc quyết định hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ. (Bảng 3
và Bảng 4).

Như vậy, so sánh kết quả của ba cuộc điều tra vào các thời điểm khác
nhau trong khoảng thời gian 10 năm qua, ngưêi chồng vẫn là ngưêi quyết
định chính hoặc tham gia nhiều hơn vào việc ra quyết định đối với hầu hết
các công việc quan trọng của gia đình. Tuy nhiên, nên lưu ý rằng họ chính
là những ngưêi nắm giữ nhiều nguồn lực gia đình hơn so với ngưêi vợ khi
họ chủ yếu là ngưêi đứng tên sở hữu các tài sản quan trọng của gia đình
và vì vậy, họ chắc chắn là ngưêi có ưu thế hơn trong việc ra quyết định.
Nếu xem xét lý thuyết về phân bổ nguồn lực trong vấn đề này, rõ ràng,
nam giới là ngưêi nắm giữ nhiều nguồn lực của gia đình (đóng góp thu
nhập chính, sở hữu tài sản có giá trị cao) và chi phối đáng kể quá trình ra
quyết định các công việc quan trọng của gia đình.  
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Bảng 2. Ngưêi quyết định một số vấn đề chủ yếu trong gia đình (%)



Theo số liệu của cuộc Điều tra gia đình Việt Nam 2006, nếu so sánh
giữa thành thị và nông thôn, tỷ lệ ngưêi chồng ở nông thôn giữ quyền
quyết định các công việc gia đình cao hơn so với thành thị. Tỷ lệ cùng bàn
bạc giữa hai vợ chồng ở cả đô thị và nông thôn tư¬ng ®ư¬ng nhau. Có sự
khác biệt đáng kể về mô hình quyết định của ngưêi vợ và ngưêi chồng giữa
thành thị và nông thôn. ở thành thị, ngưêi chồng quyết định chiếm tỷ lệ
cao nhất trong việc quyết định sản xuất kinh doanh. Việc mua bán, xây
sửa nhà cửa, mua đồ đạc đắt tiền, sử dụng vốn vay, tổ chức giỗ tết hoặc
cưíi xin, ma chay có tỷ lệ bàn bạc giữa vợ và chồng tư¬ng đối cao. Ngưêi
vợ có quyền quyết định đối với việc chi tiêu hàng ngày chiếm tỷ lệ cao
nhất (89,3%) và quyết định việc tổ chức giỗ tết trong gia đình chiếm tỷ lệ
cao thứ hai (37,4%). ở nông thôn, ngưêi chồng có quyền quyết định chủ
yếu đối với nhiều công việc hơn so với ở thành thị (trong số các công việc
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Bảng 3. Ngưêi quyết định chính trong gia đình khu vực miền Bắc (%)

Bảng 4. Ngưêi quyết định chính trong gia đình ở miền Bắc (%)



cuộc điều tra đề cập). Tỷ lệ bàn bạc giữa vợ và chồng trong các gia đình
nông thôn cao nhất đối với việc sử dụng vốn vay (50%) trong khi ngưêi
quyết định chính việc vay vốn là ngưêi chồng (chiếm 53,9%). Có thể do
ngưêi chồng chiếm tỷ lệ cao trong số ngưêi đứng tên trong giấy chứng
nhận quyền sở hữu đối với nhà, đất, hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh. 

Tìm hiểu mối quan hệ giữa việc đứng tên sở hữu tài sản gia đình với
việc quyết định vay vốn, kết quả cho thấy rõ ràng ngưêi đứng tên sở hữu
tài sản có xu hưíng là ngưêi quyết định việc vay vốn. Cụ thể, khi ngưêi vợ
đứng tên sở hữu nhà/ đất, tỷ lệ ngưêi vợ là ngưêi quyết định việc vay vốn
là 49,8%. Tỷ lệ ngưêi chồng và tỷ lệ cả hai vợ chồng quyết định ít hơn
(16,9% và 33,3%). Khi ngưêi chồng đứng tên sở hữu tài sản nhà/ đất, tỷ
lệ ngưêi chồng là ngưêi quyết định việc vay vốn cao nhất (55,7%), tỷ lệ
vợ chồng cùng quyết định và tỷ lệ ngưêi vợ quyết định thấp hơn (30,9%
và 13,4%). Đáng lưu ý trưêng hợp cả hai vợ chồng cùng đứng tên sở hữu
tài sản thì tỷ lệ ngưêi chồng là ngưêi quyết định việc vay vốn cao hơn
nhiều so với tỷ lệ ngưêi vợ là ngưêi quyết định việc vay vốn (xem Bảng
5). Số liệu này cho thấy, khi ngưêi vợ và ngưêi chồng có nguồn lực như
nhau (cùng đứng tên sở hữu tài sản) thì ngưêi chồng vẫn chiếm ưu thế hơn
trong việc quyết định việc vay vốn của gia đình. 

Công việc tổ chức ngày giỗ, Tết của gia đình là công việc phải có hàng
năm của các gia đình ở Việt Nam. Tìm hiểu các yếu tố tác động đến quyền
quyết định việc tổ chức lễ tết cho thấy, nhìn chung, tỷ lệ vợ và chồng cùng
quyết định chiếm tỷ lệ cao nhất trong số 3 phư¬ng án trả lời, chiếm 44,1%
trong khi tỷ lệ ngưêi chồng quyết định là 25,7% và tỷ lệ ngưêi vợ quyết
định chiếm tỷ lệ cao hơn một chút, 30,2%. Nếu xét theo trình độ học vấn,
tỷ lệ vợ chồng cùng quyết định chiếm tỷ lệ cao ở các cấp học của cả vợ và
chồng. Học vấn của ngưêi vợ càng tăng lên thì tỷ lệ họ quyết định cũng
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Bảng 5. Ngưêi quyết định việc vay vốn tư¬ng quan với ngưêi đứng tên sở
hữu nhà ở, đất đai, cơ sở sản xuất kinh doanh (%)



tăng lên và tỷ lệ ngưêi chồng quyết định giảm đi. Nếu cả ngưêi vợ và ngưêi
chồng đều có trình độ học vấn cấp 2, tỷ lệ ngưêi vợ là ngưêi quyết định
chính và tỷ lệ ngưêi chồng là ngưêi quyết định chính là ngang bằng nhau
(khoảng 27%) trong khi tỷ lệ vợ chồng cùng quyết định chiếm tỷ lệ gần
gấp đôi. Nếu vợ và chồng đều có trình độ học vấn cấp 3 trở lên, tỷ lệ quyết
định của ngưêi vợ tăng lên và tỷ lệ quyết định của ngưêi chồng giảm đi.
Tỷ lệ vợ và chồng cùng quyết định vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất. Xét theo nghề
nghiệp, tỷ lệ vợ chồng cùng quyết định cũng chiếm tỷ lệ cao nhất trong 3
phư¬ng án. Đứng thứ 2 là phư¬ng án ngưêi vợ quyết định chính ở hầu hết
các ngành nghề.

Kết quả phân tích về thực trạng mô hình ngưêi quyết định các công
việc gia đình và các yếu tố tác động tới quyền quyết định một số công việc
gia đình cho thấy, hình thức ngưêi quyết định có sự khác nhau ở các gia
đình. Theo lý thuyết phân bổ nguồn lực tư¬ng đối, ngưêi vî/chång có
nhiều nguồn lực hơn sẽ có khuynh hưíng tham gia vào quá trình quyết
định các công việc của gia đình nhiều hơn. Các nguồn lực thưêng ®ưîc đo
bằng trình độ học vấn, thu nhập và uy tín hoặc loại nghề nghiệp mà ngưêi
đó đang làm. Phần tiếp theo sẽ tập trung phân tích yếu tố thực sự có tác
động tới việc ai là ngưêi quyền định chính việc sản xuất kinh doanh của
gia đình bằng mô hình hồi qui logistic. Việc sản xuất kinh doanh của gia
đình ®ưîc lựa chọn để phân tích bởi trong số các công việc gia đình mà
bài viết đề cập đây là hoạt động quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển
của gia đình. Sản xuất kinh doanh là hoạt động chính của kinh tế gia đình,
mang lại thu nhập để đảm bảo cuộc sống của các thành viên. 

Các yếu tố tác động đến mô hình ra quyết định trong gia đình

Theo kết quả phân tích ở trên, ngưêi chồng là ngưêi quyết định hầu hết
các công việc quan trọng trong gia đình. ở phần này, bài viết tập trung tìm
hiểu yếu tố nào tác động đến việc chỉ ngưêi chồng là ngưêi quyết định
công việc sản xuất kinh doanh (không có sự tham gia của ngưêi vợ). Biến
phụ thuộc sẽ nhận giá trị bằng 1 nếu hoạt động sản xuất kinh doanh do
ngưêi chồng quyết định và bằng 0 nếu ngưêi chồng không quyết định. Các
biến độc lập ®ưîc ®ưa vào phân tích bao gồm: học vấn của ngưêi chồng,
học vấn của ngưêi vợ, nghề nghiệp của ngưêi chồng, nghề nghiệp của
ngưêi vợ, độ tuổi ngưêi chồng, độ tuổi ngưêi vợ, giới tính, dân tộc của chủ
hé, ngưêi đóng góp thu nhập nhiều nhất vào hộ gia đình, và khu vực sinh
sống của ngưêi trả lời. 

Kết quả chạy hồi quy ®ưîc trình bày trong bảng dưíi đây (Bảng 6). Số
liệu báo cáo trong bảng ứng với các phân loại của mỗi biến số là tỷ số
chênh lệch giữa tác động của loại đặc trưng đó đến quyền quyết định hoạt
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động sản xuất kinh doanh của ngưêi chồng so với tác động của loại đặc
trưng dùng để so sánh. Tỷ số cho loại dùng để so sánh luôn nhận giá trị
bằng 1. Nếu tỷ số chênh lệch của một loại đặc trưng nào lớn hơn 1, nghĩa
là nhóm ngưêi mang loại đặc trưng đó có nhiều khả năng có quyền quyết
định hơn nhóm ngưêi mang loại đặc trưng dùng để so sánh. Ngưîc lại, nếu
tỷ số chênh lệch của loại đặc trưng nào đó nhỏ hơn 1 thì nhóm ngưêi mang
đặc trưng đó ít có khả năng có quyền quyết định đối với hoạt động sản
xuất kinh doanh của hộ hơn so với nhóm ngưêi mang loại đặc trưng dùng
để so sánh. Các dấu “*, **, ***” ghi bên cạnh tỷ số chênh lệch cho thấy
tác động của loại đặc trưng này có ý nghĩa về mặt thống kê hay không. Tỷ
số càng kèm nhiều dấu * thì tác động càng quan trọng. Tỷ số không kèm
dấu * nghĩa là không có bằng chứng để xác định tác động của loại đặc
trưng đang xét có ý nghĩa về mặt thống kê. 

Kết quả phân tích cho thấy, học vấn của ngưêi chồng ở những nhóm
thấp hơn nhóm trung cấp trở lên có tỷ lệ quyết định công việc sản xuất
kinh doanh của gia đình cao hơn. Tư¬ng tự, học vấn của ngưêi vợ ở những
nhóm thấp hơn nhóm trung cấp trở lên cũng có tỷ lệ chồng quyết định cao
hơn. Mối quan hệ giữa yếu tố học vấn chồng và học vấn vợ với tỷ lệ ngưêi
chồng quyết định công việc sản xuất kinh doanh đều có ý nghĩa thống kê.

Mặc dù nghề nghiệp của ngưêi chồng không giúp giải thích việc họ có
quyền quyết định chính đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ
nhưng những gia đình có ngưêi vợ làm trong các ngành nghề yêu cầu trình
độ chuyên môn, tỷ lệ ngưêi chồng quyết định chính các hoạt động sản
xuất kinh doanh cao hơn 1,7 lần so với gia đình có ngưêi vợ làm nghề lao
động giản đơn. Có thể, những ngưêi lao động có chuyên môn, kỹ thuật
không tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ và vì thế quyền
quyết định đối với hoạt động này thuộc về ngưêi chồng. 

Vị trí chủ hộ gia đình có ý nghĩa quan trọng trong việc ai là ngưêi quyết
định việc sản xuất kinh doanh của hộ. Trong những gia đình mà ngưêi
chồng là chủ hộ thì khả năng ngưêi chồng quyết định việc sản xuất kinh
doanh của hộ cao hơn 1,8 lần so với những gia đình có ngưêi vợ làm chủ
hé. Ngưêi đóng góp nhiều nhất vào thu nhập của hộ gia đình sẽ có khả
năng có quyền quyết định đối với việc sản xuất kinh doanh của hộ. Kết
quả hồi qui cho thấy, khi ngưêi vợ là ngưêi đóng góp nhiều nhất vào kinh
tế gia đình (nhiều hơn so với ngưêi chồng) thì khả năng ngưêi chồng quyết
định hoạt động sản xuất kinh doanh giảm. Tỷ lệ ngưêi chồng là ngưêi
quyết định chính việc sản xuất kinh doanh trong gia đình ngưêi chồng là
ngưêi đóng góp nhiều nhất vào kinh tế gia đình cao gấp 2 lần tỷ lệ này
trong gia đình ngưêi vợ là ngưêi đóng góp nhiều nhất vào kinh tế gia đình. 
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Bảng 6. Mô hình hồi quy logistic về ảnh hưëng của các yếu tố đến việc
ngưêi chồng quyết định chính các hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ



Trong số ba nhóm dân tộc, ngưêi chồng thuộc nhóm dân tộc thiểu số ở
miền Bắc có xu hưíng quyết định việc sản xuất kinh doanh cao hơn so với
các nhóm dân tộc thiểu số ở miền Nam. Nhóm gia đình chủ hộ dân tộc
Kinh có tỷ lệ ngưêi chồng quyết định tư¬ng ®ư¬ng với nhóm gia đình chủ
hộ dân tộc sinh sống ở miền Nam. 

Yếu tố cuối cùng có mối quan hệ khá chặt chẽ với việc ngưêi chồng
quyết định chính việc sản xuất kinh doanh của hộ là ngưêi đứng tên sở hữu
cơ sở sản xuất kinh doanh. Khi ngưêi chồng đứng tên cơ sở sản xuất kinh
doanh khả năng họ là ngưêi quyết định chính việc sản xuất kinh doanh của
gia đình cao hơn gần 3 lần so với khi cả hai vợ chồng cùng đứng tên cơ sở
sản xuất kinh doanh. Khi chỉ ngưêi vợ đứng tên sở hữu cơ sở sản xuất kinh
doanh của hộ làm giảm khả năng chỉ ngưêi chồng quyết định việc sản xuất
kinh doanh so với khi cả hai vợ chồng cùng đứng tên cơ sở sản xuất kinh
doanh (hệ số 0,6 so với 1). Tuy nhiên, hệ số hồi quy của yếu tố này không
có ý nghĩa thống kê. 

Mô hình hồi quy logistic ®ưîc dùng để phân tích ảnh hưëng của các
yếu tố kinh tế -x� hội đối với quyền quyết định của ngưêi chồng trong hoạt
động sản xuất kinh doanh của hộ gia đình. Trong mô hình hồi quy này, các
yếu tố về nguồn lực như học vấn, đóng góp vào thu nhập hộ gia đình, sở
hữu tài sản theo khung lý thuyết phân bổ nguồn lực ®� ®ưîc chứng minh.
Tuy nhiên, các yếu tố khác như độ tuổi của chồng và vợ, nghề nghiệp
ngưêi chồng, nơi cư trú lại không có tác động đến quyền quyết định sản
xuất kinh doanh của ngưêi chồng trong gia đình.

Thảo luận và kết luận

Nghiên cứu về quyền quyết định của vợ và chồng trong gia đình không
phải là một chủ đề nghiên cứu mới nhưng việc xem xét vấn đề này trong
một khoảng thời gian dài từ đó nhìn nhận về sự biến đổi mối quan hệ vợ
chồng lại chưa ®ưîc quan tâm nhiều. Từ các kết quả phân tích ở trên có
thể nói, cán cân quyền lực giữa vợ và chồng trong gia đình Việt Nam có
mối liên hệ chặt chẽ với sự phân bổ nguồn lực kinh tế-x� hội giữa họ.
Ngưêi vợ ít có quyền quyết định công việc sản xuất kinh doanh (mét trong
những công việc quan trọng của gia đình) phổ biến ở những gia đình mà
ngưêi chồng và ngưêi vợ có trình độ học vấn thấp, mức đóng góp kinh tế
vào thu nhập hộ gia đình của ngưêi vợ thấp hơn ngưêi chồng, những gia
đình mà ngưêi chồng là chủ hộ, chủ hộ gia đình thuộc nhóm các dân tộc
khác (không phải dân tộc Kinh). Độ tuổi của ngưêi vợ cũng như độ tuổi
của ngưêi chồng không phải là yếu tố có tác động đến quyền quyết định
của ngưêi phụ nữ trong công việc sản xuất kinh doanh. Theo kết quả này,
sự bình đẳng trong mối quan hệ vợ chồng hay vai trò của ngưêi phụ nữ
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trong quyền quyết định công việc gia đình diễn ra không đồng đều trong
x� hội. Sự biến đổi từ mô hình quyền quyết định truyền thống (nam giới
quyết định là chính) sang mô hình bình đẳng giới (có sự tham gia của cả
hai vợ chồng) diễn ra nhiều hơn ở khu vực thành thị, ở nhóm dân cư có
trình độ học vấn cao, ở những gia đình mà ngưêi vợ có đóng góp quan
trọng vào kinh tế hộ gia đình. Kết quả phân tích yếu tố tác động đến việc
ngưêi chồng quyết định chính các hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ
cũng cho thấy, việc đứng tên sở hữu cơ sở sản xuất kinh doanh là một yếu
tè quan trọng làm tăng khả năng là ngưêi quyết định công việc này trong
gia đình. Điều đó gợi ra rằng hạn chế trong việc khẳng định quyền sở hữu
tài sản là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự hạn chế trong quyết
định các công việc gia đình của ngưêi vợ so với ngưêi chồng. Điều này
tiếp tục duy trì sự bất bình đẳng giới trong gia đình, gây trở ngại cho sự
phát triển của ngưêi phụ nữ. 

Tóm lại, với kết quả phân tích trên đây thông qua sự so sánh các cuộc
điều tra lớn trong vòng 10 năm trở lại đây, có thể nói mối quan hệ quyền
lực của vợ chồng trong gia đình đang có những bưíc chuyển biến. Sự tham
gia của ngưêi vợ trong quá trình quyết định những công việc lớn của gia
đình đang ngày càng ®ưîc thể hiện rõ rệt và ghi nhận thông qua tỷ lệ vợ
chồng cùng bàn bạc và quyết định đối với một số công việc ®� cao lên.
Các kết quả nghiên cứu cũng cho thấy việc phụ nữ ngày nay ®ưîc tiếp cận
tốt hơn với giáo dục và thị trưêng lao động ®� giúp họ có thêm nguồn lực
và vì thế họ ít nhiều có ưu thế để tham gia vào quá trình ra quyết định trong
gia đình. Sự biến đổi này sẽ trở thành xu hưíng trong thời gian tới khi nhận
thức của cá nhân và x� hội về bình đẳng giới đang ngày càng tăng lên nhờ
những nỗ lực của Nhà nưíc ban hành các văn bản pháp luật liên quan đến
bình đẳng giới và quyền lợi của ngưêi phô n÷.�
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